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NHẮC LẠI ĐIỆN HỌC 

• U: hiệu điện thế 
(volt) 

• I: cường độ dòng 
điện (Ampere) 

• R: điện trở dây 
dẫn (Ohm) 
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NHẮC LẠI ĐIỆN HỌC 

• E = U x I x t (1) 

• I = U/R (2) 

• Từ (1) & (2) => E = U2 x t / R 
– E: năng lượng của kích thích điện (µJ) 

– t: thời gian của kích thích điện (ms) 



CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 
TRONG KÍCH THÍCH TIM 

• Ngưỡng kích thích (stimulation threshold) 

• Cường độ kích thích (strength/pulse 
amlitude) 

• Thời gian kích thích (pulse duration ) 



SỰ THAY ĐỔI NGƯỠNG KÍCH 
THÍCH SAU ĐẶT MÁY TẠO 

NHỊP 

Hayes D. L. Cardiac pacing and defibrillation, a clinical 
approach, ed 2000, Futura Publishing 

 



CÁC TÁC NHÂN GÂY 
TĂNG NGƯỠNG KÍCH THÍCH 

• Thuốc chống loạn nhịp 

• Rối loạn kiềm toan 

• Rối loạn điện giải (tăng K+ máu) 

• Tăng đường huyết 

• Nhược giáp 

 



CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 
TRONG KÍCH THÍCH TIM (tt) 

• Điện trở (resistance) và kháng trở 
(impedance) 

• Hiện tượng phân cực (polarization) 
– Thời gian kích thích 

– Kích thước đầu điện cực (electrode) 

 



NHẬN CẢM 
(Sensing) 

• Phụ thuộc vào: 
– Tính chất điện sinh lý của cơ tim 

– Sự tiếp xúc của đầu điện cực và tim 

– Dây dẫn 

– Sensing amplifier 



CÁC TÍNH CHẤT CỦA TÍN 
HIỆU ĐIỆN TRONG TIM 

• Tần số 

• Sự thay đổi điện thế theo thời gian (slew-
rate) 

• Biên độ 

 



CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 
TRONG NHẬN CẢM 

• Ngưỡng nhận cảm (sensing threshold) 

• Độ nhạy cảm (sensitivity) 
– Tăng: oversensing 

– Giảm: undersensing 

 



SENSING THRESHOLD vs 
SENSITIVITY 

Ritter P. Pratique de la stimulation cardiaque ed. 1997, 
Springer 

 



ĐÁNH GIÁ NGƯỠNG KÍCH 
THÍCH VÀ NHẬN CẢM KHI 

ĐẶT MÁY 

     Nhĩ  Thất 

Kích thích    1V    1V 

Lead impedance  350-800  500-1200 
Nhận cảm 

 Biên độ   ≥ 2mV  ≥ 6mV 
  

 Slew-rate   ≥ 0,5  V/s  ≥ 1 V/s 

 
Ritter P. Pratique de la stimulation cardiaque ed. 1997, 
Springer 

 



CẤU TRÚC CỦA HỆ 
THỐNG TẠO NHỊP VĨNH 

VIỄN 

• Hộp tạo xung (pulse generator) 

• Dây điện cực 

 

 



HỘP TẠO XUNG 

• Mạch điện kích thích 

• Mạch điện nhận 
cảm 

• Rate-adaptive sensor 

• Chip vi xử lý 

• Bộ nhớ 

• Pin 

• Telemetry control 

• Bộ phận kết nối 

 

 

Hesselson A. B. Simplified interpretation of pacemaker ECGs, 
ed 2003, Futura. 

 



HỘP TẠO XUNG (tt) 

• Dấu hiệu nhận biết gần hết pin: 
– Nhịp máy hiện tại chậm hơn nhịp cài đặt 

– Battery impedance tăng (100  >10 k) 

– Battery status: ERI (Elective replacement indicator) 

 

 

 



Rate-adaptive sensor 

• Lý tưởng: nút xoang 

• Hoạt động 

• Gia tốc 

• Nhiệt độ 

• Độ bão hoà oxygen 

• Áp lực trong buồng thất phải 

 

 

 Hesselson A. B. Simplified interpretation of pacemaker ECGs, 
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DÂY ĐIỆN CỰC 

• Đầu điện cực 

• Bộ phận cố định 

• Lớp vỏ cách điện 

• Dây dẫn điện 

• Đầu kết nối 

 

 

 



ĐẦU ĐIỆN CỰC 

• Kích thước nhỏ 

• Diện tích tiếp xúc 
lớn 

• Có steroid hoặc 
không 

 

Ellenbogen K. Clinical cardiac pacing and defibrillation, ed 
2000, Saunders company 

 



BỘ PHẬN CỐ ĐỊNH 

• Thụ động 

• Chủ động 
– Cố định 

– Xoay ra xoay vào 
được 

 



DÂY DẪN ĐIỆN 

Hayes D. L. Cardiac pacing and defibrillation, a clinical 
approach, ed 2000, Futura Publishing 

 



UNIPOLAR vs BIPOLAR 

Ritter P. Pratique de la stimulation cardiaque ed. 1997, 
Springer 

 



     Bipolar  Unipolar 

Kt dây điện cực     +
  

Sửa dây điện cực     ++ 

Far-field sensing  ++ 

RV peforation     ++ 

Kích thích cơ   +++ 

Biên độ spike     ++ 

 

 

UNIPOLAR vs BIPOLAR (tt) 



QUY ƯỚC KÝ HIỆU MÁY 

Vd: VOO, VVI, VDD, DDD, VVIR, DDDR 



CÁC DẠNG KHỬ CỰC THẤT  
CÓ THỂ GẶP 

Hesselson A. B. Simplified interpretation of pacemaker ECGs, 
ed 2003, Futura. 

 



Ventricular Pseudofusion 



RATE vs INTERVAL 

• Interval (ms) = 60000/rate (ppm) 

• Vd 

Rate Interval 

50 1200 

60 1000 

70 857 

80 750 



CÁC MODE TẠO NHỊP 
THƯỜNG GẶP 

• AOO, VOO, DOO 

• AAI, VVI 

• VDD 

• DDD 



VOO & DOO 

• Khi đặt nam châm 
lên máy 

• Phát xung theo tần 
số cố định 
(asynchronous) 



VVI 



VVI 

• LRI (lower rate interval): khoảng thời gian máy tạo nhịp chờ 
xem có sóng R không trước khi phát xung 

• Ví dụ: LRI = 1000ms  tầ n số máy là 60 lần/p 
• VRP (ventricular refractory period):  

– khoảng thời gian máy tạo nhịp không nhận biết bất kỳ 
hoạt động điện nào. 

– Mục đích: tránh nhận cảm sóng T. 
 
 



VVI 



VVI 

• Hysteresis: thêm một khoảng thời gian vào LRI 
để máy tạo nhịp chờ xem có sóng R không 
trước khi phát xung. 

• Mục đích: duy trì tối đa nhịp nội tại của bệnh 
nhân 

 

 



VVI 

• Intrinsic rate> 

LR 

 

 

 

• Intrinsic rate < 

LR 



DDD 



DDD 
• LRI = VA + AV 

 
• VA interval: khoảng thời gian bắt đầu từ sau một biến cố 

thất (paced or sensed) mà máy tạo nhịp sẽ chờ xem có 
sóng P không trước khi kích thích nhĩ 
 

• AV interval: khoảng thời gian bắt đầu từ sau một biến cố 
nhĩ  (paced or sensed) mà máy tạo nhịp sẽ chờ xem có sóng 
R không trước khi kích thích nhĩ  



DDD 

• Các khoảng thời gian được 
khởi tạo sau một biến cố nhĩ 
– AVI (Atrio-ventricular interval) 
– Ventricular blanking period 
– Safety pacing window 



DDD 

• Ventricular blanking period 
– Ngăn hiện tượng nhận cảm tín hiệu kt 

nhĩ tại điện cực thất 
–  20-40ms 



DDD 

• Safety pacing window 
– Bổ sung cho ventricular blanking 

period. 
– 60-100ms 



DDD 

• Các khoảng thời gian được khởi tạo 
sau một biến cố thất 
– VA interval 

– VRP (ventricular refractory period): ngăn không 
cho điện cực thất nhận cảm sóng T, 200-
400ms 

– PVARP (post ventricular atrial refractory period): 
ngăn không cho điện cực nhĩ nhận cảm 
sóng P do dẫn truyền ngược, 200-400ms 

 
 



DDD 

• Các khoảng thời gian khác 
– TARP (total atrial refractory period) = AVI + PVARP 

• Giới hạn tốc độ tối đa của nhịp nhĩ mà máy tạo 
nhịp có thể nhận cảm 

• Vd: TARP = 400  nhịp nhĩ tối đa mà máy nhận cảm 
được là 150 

– URI (upper rate interval): qui định nhịp tối đa mà máy 
tạo nhịp có thể phát. 

 
 

 
 



DDD 

• Các kiểu kích thích thường gặp 
– Nhịp nhĩ của bệnh nhân chậm hơn lower 

rate 
• Không có hoạt động thất trong suốt khoảng 

thời gian AV 
• Có hoạt động thất trong thời gian AVI 

 

 
 



DDD 

• Các kiểu kích thích thường gặp 
– Nhịp nhĩ của bn chậm hơn lower rate 
– Nhịp nhĩ của bn nhanh hơn lower rate 

• Có hoạt động thất trong thời gian AVI 
• Không có hoạt động thất trong thời gian AVI: P 

wave tracking (atrial synchronous ventricular pacing) 

 
 



DDD 

• UPPER RATE BEHAVIOR: khi P wave tracking 
quá nhanh, nhịp P gần bằng hoặc nhanh 
hơn upper rate limit 
– URI > TARP: Mobitz I (Wenckebach) 
– URI  TARP: Bloác 2:1 

 
 



DDD 

• Crosstalk 

– kích thích nhĩ đủ lớn để điện cực thất nhận cảm 
sau thời gian ventricular blanking period. 

– Xử trí: giảm biên độ kích thích nhĩ, tăng ngưỡng 
nhận cảm điện cực thất, kéo dài ventricular 
blanking period 

  

 



DDD 

• PMT ( pacemaker-mediated tachycardia) 
– Kích thích thất có thể dẫn truyền ngược 

lên nhĩ  tạo sóng P retrograde  vòng 
vào lại 

– Xử trí: áp nam châm, lập trình tăng 
thời gian PVARP 

  
 



DDD 

• Mode switching 
– Khả năng chuyển đổi mode của máy 

tạo nhịp DDD để đối phó với loạn nhịp 
nhĩ. 

– Có thể đổi từ DDD sang DDI, DVI, VVI. 

  
 



Một số ví dụ 



Undersensing 

• Vị trí điện cực 

• Lập trình sai: cài sensitivity quá cao 

• Điện cực bị hư, di lệch 

• Sút chỗ nối điện cực và máy 

• Thay đổi biên độ sóng P, R 





Oversensing 

• Nhiễu sóng điện từ, myopotential 
• Lập trình sai: cài sensitivity quá thấp 

• Nứt điện cực  noise. Chỗ nối không tốt 
• Cross talk 





Mất dẫn 

• Hơi trong túi máy ở hệ 
thống unipolar 

• Máy gần hết pin 

• Ngưỡng tạo nhịp cao 

• Nứt dây 

• Điện cực di lệch 

• Rối loạn điện giải, 
kiềm toan, NMCT 

Mất dẫn ở thất  

Mất dẫn ở nhĩ 





Không phát xung 

• Oversensing 

• Hết pin hoàn toàn 

• Đứt điện cực 

• Sút chỗ nối giữa máy và điện cực 





Nhịp không đúng 

• Gần hết pin 

• Oversensing 

• Undersensing 





Điện cực sai chỗ 



Đáp ứng kiểu Wenckebach 



Đáp ứng kiểu Bloc AV 2:1 



Runaway pacemaker 

• Máy thế hệ cũ 

• Kích thích thất với tần 
số 400 lần/p 

• Áp nam châm có thể 
làm nhịp chậm lại 

• Nếu không hiệu quả 
 phẫu thuật cấp 
cứu 

 



Loss of atrial capture 



• K+ = 8 mEq/L 

Loss of sensing and capture 



Wenckebach behavior 



Fusion beat 



Pseudo-fusion beat 



Kết luận 

• BS tim mạch ngày càng gặp nhiều trường 
hợp RLCN máy tạo nhịp 

• Chẩn đoán cần dựa vào bệnh sử, triệu 
chứng cơ năng và thực thể, ECG… 

• Việc xử trí đòi hỏi BS hiểu rõ chức năng, 
phương thức hoạt động máy tạo nhịp. 



Xin cảm ơn 


